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Bùi Ngọc Sơn. Những góc nhìn lập 
pháp. H.: Chính trị quốc gia, 2006, 228 tr., 
Vb 44992. 

Nội dung cuốn sách góp phần vào 
việc nghiên cứu những vấn đề liên quan 
đến hoạt động lập pháp, đổi mới và 
hoàn thiện quy trình lập pháp ở nước ta. 
Thông qua phân tích, trình bày từng 
vấn đề, tác giả khái quát hoá một số vấn 
đề như: lập pháp không đồng nghĩa với 
làm luật; lập pháp là hành vi giám sát 
hành pháp, là quyền phê duyệt thông 
qua luật... Tác giả đã đưa những nội 
dung nghiên cứu của mình qua các góc 
nhìn lập pháp dưới các góc độ: lập pháp, 
triết học, lịch sử và văn hoá. 

Sách gồm bốn chương chính. 

Chương một phân tích những góc 
nhìn lập pháp từ lập pháp như: lập 
pháp là gì theo Hiến pháp Việt Nam, 
lập pháp trong nền pháp quyền, phạm 
vi của quyền lập pháp, quyền hành 
pháp của ngành lập pháp, quyền tư 
pháp của ngành lập pháp. 

Chương hai trình bày về góc nhìn 
lập pháp từ  triết học qua những luận 
bàn của các nhà tư tưởng lớn như: K. 
Marx, Lão Tử, Trang Tử, Liễn Tông 
Nguyên, Hàn Phi Tử... 

Chương ba nghiên cứu lập pháp 
dưới góc nhìn lịch sử qua một số vấn đề 
như: tính “nước” của Nhà nước cổ 
truyền Việt Nam và những gợi mở cho 
nghiên cứu lập pháp, Bộ hình thư triều 
Tây Sơn,... 

Chương bốn giới thiệu góc nhìn lập 
pháp từ góc độ văn hoá. Tác giả phân 
tích cách nhìn truyền thống của người 
Việt Nam về pháp luật và luận bàn về 
một số hiện tượng văn hoá hiện nay 

dưới góc độ lập pháp. 

Hải Bình 

Nguyễn Lâm Tuấn Anh, Nguyễn 
Thị Minh Phương. Một số yếu tố 
văn hoá và giáo dục ảnh hưởng đến 
sự phát triển làng - xã: Từ hướng tiếp 
cận Toàn thể luận khinh- trọng. H.: 
Thế giới, 2006, 354 tr., Vb 44997. 

Cuốn sách là kết quả tổng tích - hợp 
từ hai luận văn thạc sĩ xã hội học của 
các tác giả về vấn đề xã hội học nông 
thôn. Cùng với những nội dung có giá 
trị thực tiễn, công trình này còn được 
các nhà khoa học ghi nhận về sự lựa 
chọn hướng tiếp cận hợp lý. 

Sách gồm hai phần chính. 

Phần dẫn luận nêu lên mục đích, 
nhiệm vụ và giả thuyết nghiên cứu của 
đề tài, giới thiệu tổng quan các nghiên 
cứu có liên quan; đồng thời trình bày cơ 
sở lý luận và phương pháp luận cơ bản 
của đề tài và quan điểm Toàn thể luận 
khinh - trọng. 

Phần 1 phân tích các lựa chọn học 
tập cho sự phát triển làng - xã, trong đó 
chú trọng đến những lựa chọn học tập 
trong thời kỳ Đổi mới và các khung mẫu 
phát triển làng - xã. 

Phần 2 nghiên cứu về văn hoá và 
quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động- 
nghề nghiệp, mà vùng trọng tâm được 
các tác giả tập trung là vùng nông thôn 
đồng bằng sông Hồng hiện nay. Những 
vấn đề được nêu lên trong phần nghiên 
cứu về văn hoá làng-xã và sự ảnh hưởng 
của nó đến quá trình chuyển đổi cơ cấu 
lao động-nghề nghiệp là những nghiên 
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cứu rất có giá trị của công trình. 

Cuối sách là phần Kết luận và Danh 
mục tài liệu tham khảo. 

Minh Đức 

Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Văn 
Du. Chiến lược đối ngoại của các 
nước lớn và quan hệ với Việt Nam 
trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. 
H.: Chính trị quốc gia, 2006, 267 tr., 
Vb44977. 

Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc có 
cái nhìn khái quát về chiến lược đối 
ngoại của các nước lớn và chính sách đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong 
những năm tới. Đây cũng là bức tranh 
đa màu, phản ánh một cách sinh động 
những tham vọng, trăn trở, lo toan, 
quyết tâm và niềm tin về đối sách quan 
hệ giữa các nước lớn với nhau và với cả 
thế giới. Các tác giả cũng trình bày khái 
quát chính sách đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta, những chính sách đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho nước ta phát 
triển kinh tế, nâng cao vị thế của đất 
nước. 

Sách gồm ba chương chính. 

Chương 1 trình bày cơ sở hoạch định 
chiến lược đối ngoại của các nước lớn 
sau Chiến tranh Lạnh như: vị trí, vai 
trò của các cường quốc trong quan hệ 
quốc tế; những tiêu chí chủ quan làm cơ 
sở hoạch định chiến lược đối ngoại; bối 
cảnh quốc tế và tương quan lực lượng 
trên thế giới... 

 Chương 2 phân tích chiến lược đối 
ngoại của một số nước lớn như: Mỹ, 
Trung Quốc, Liên bang Nga, Nhật Bản, 
Liên minh châu Âu, ấn Độ trong hai 
thập niên đầu thế kỷ XXI. 

  Chương 3 khái quát về quan hệ 
của Việt Nam với các nước lớn trong hai 

thập niên đầu thế kỷ XXI qua những 
phân tích, những nhận định chiến lược, 
sách lược và chính sách đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta. 

Cuối sách là phần kết luận. 

Ngọc Minh 

Hoàng Văn Hoan. Hoàn thiện 
quản lý nhà nước về lao động trong 
kinh doanh du lịch ở Việt Nam. H.: 
Thống kê, 2006, 301 tr., Vb 44998. 

Trong những năm vừa qua, thế giới 
đã chứng kiến sự bùng nổ của hoạt động 
du lịch trên phạm vi toàn cầu. Du lịch 
đã trở thành một ngành kinh tế mũi 
nhọn của nhiều quốc gia và đóng góp 
một phần không nhỏ vào sự phát triển 
kinh tế thế giới. ở nước ta, trong quá 
trình chuyển đổi nền kinh tế và chuẩn 
bị hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, sự 
phát triển của ngành du lịch và nhiều 
ngành kinh tế khác còn gặp nhiều khó 
khăn, trong đó nổi cộm lên là vấn đề 
quản lý và sử dụng lao động. Các chính 
sách về quản lý đối với người lao động 
trong kinh doanh du lịch tuy có đổi mới 
song vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý, 
chưa theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn. 
Cuốn sách đã có những phân tích sâu 
sắc thực trạng quản lý nhà nước về lao 
động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; 
đồng thời nêu rõ những thành tựu và 
vấn đề còn tồn tại; từ đó đề xuất một số 
giải pháp hoàn thiện hệ thống chính 
sách quản lý nhà nước về lao động nói 
chung và trong ngành du lịch nói riêng. 

Sách gồm ba chương chính. 

Chương một trình bày cơ sở lý luận 
của nội dung quản lý nhà nước đối với 
lao động trong kinh doanh du lịch. 

Chương hai phân tích thực trạng 
quản lý nhà nước đối với lao động trong 



  Thông tin Khoa học xã hội, số 5.2007 62 

kinh doanh du lịch ở Việt Nam qua một 
số vấn đề như: tình hình lao động trong 
kinh doanh du lịch, chính sách tuyển 
dụng lao động trong kinh doanh du lịch, 
chính sách đào tạo, bồi dưỡng lao động 
trong kinh doanh du lịch, chính sách về 
tiền lương... Tác giả cũng khái quát quá 
trình phát triển du lịch ở Việt Nam từ 
năm 1960 đến nay qua các giai đoạn cụ 
thể. 

Chương ba đề xuất một số giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà 
nước đối với lao động trong kinh doanh 
du lịch ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Cuối sách là danh mục tài liệu tham 
khảo. 

Hồng Phấn 

Huỳnh Công Bá. Hôn nhân và gia 
đình trong pháp luật triều Nguyễn. 
Huế: Thuận Hoá, 2005, 303 tr., Vb 
44905. 

Nội dung cuốn sách giúp người đọc 
tìm hiểu về di sản pháp luật cổ truyền 
Việt Nam, qua đó góp phần hiểu biết về 
phong tục tập quán cổ xưa của người 
Việt Nam, hiểu biết thêm về văn hoá 
Việt Nam, đồng thời góp phần trong 
việc hoàn thiện nền pháp luật Việt Nam 

hiện nay. 

Sách gồm 4 chương chính. 

Chương một giới thiệu những chế 
định về kết hôn trong pháp luật triều 
Nguyễn như: điều kiện của sự kết hôn 
(có cả những điều kiện mang tính tích 
cực và tiêu cực, cả điều kiện về nội dung 
và điều kiện về hình thức), hiệu lực của 
sự kết hôn (hiệu lực về tinh thần và 
hiệu lực về vật chất). 

Chương hai phân tích những nội 
dung trong chế định về ly hôn trong 
pháp luật của triều Nguyễn từ nguyên 
cớ cho đến hiệu lực của sự ly hôn cả về 
nhân thân và tài sản. 

Chương ba đề cập tới các chế định 
về tử hệ trong pháp luật triều Nguyễn 
bao gồm: tử hệ chính thức, tử hệ tư 
sinh, tử hệ nghĩa dưỡng, thân quyền về 
tử hệ. 

Chương bốn đưa ra những đánh giá 
về pháp luật của triều Nguyễn trong 
vấn đề hôn nhân và gia đình, đồng thời 
đề xuất ý kiến nhằm góp phần hoàn 
thiện pháp luật Việt Nam hiện nay. 

Cuối sách là phần Kết luận, Phụ lục 
và thư mục Tài liệu tham khảo. 

Hoàng Nam

 

 


